
 
Tuyển tập Báo cáo Khoa học Hội nghị Khoa học "Biển Đông-2002", 16-19/9/2002, Nha Trang 

 

 
Proceedings of Scientific Conference "Bien Dong - 2002", 16-19 September 2002, Nhatrang, Vietnam 

 
15 

TIẾP CẬN QUẢN LÝ TỔNG HỢP VÙNG BIỂN VEN BỜ VIỆT NAM 
 ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 

Nguyễn Tác An 
Viện Hải Dương Học (Nha Trang) 

 
TÓM TẮT Báo cáo tập trung phân tích, giới thiệu một số vấn đề chủ yếu tiếp cận quản 

lý tổng hợp vùng ven bờ như: 
- Vai trò của vùng ven bờ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và những 
vấn đề môi trường cấp bách. 
- Vấn đề quản lý tổng hợp vùng ven bờ. 
- Nhu cầu dữ liệu, thông tin và khoa học trong quản lý tổng hợp vùng ven 
bờ. 
- Dịch vụ và quản lý thông tin phục vụ quản lý tổng hợp vùng ven bờ. 

 

APPROACH ON INTEGRATED COASTAL ZONE MANAGEMENT 
IN VIETNAM FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

 

Nguyen Tac An 
Institute of Oceanography (Nha Trang) 

 
ABSTRACT This paper focused on the analysis and introduction of some major issues 

approaching coastal area management, such as: 
- The role of the coastal area in the socio-economic development and 
environmental pressing issues.  
- Integrated coastal area management. 
- Data, information and scientific requirements for integrated coastal area 
management. 
- Information services and management for integrated coastal area 
management. 

 

 Căn cứ vào kết quả nghiên cứu, 
ứng dụng thực tế, đồng thời tham 
khảo, phân tích những bài học kinh 
nghiệm của một số quốc gia trên thế 
giới, báo cáo muốn đi sâu trao đổi một 
số thông tin về các giải pháp tiếp cận 
triển khai các chương trình quản lý 
vùng ven biển, tập trung phân tích giới 
thiệu một số vấn đề chủ yếu sau đây: 

-Vai trò của vùng ven bờ đối với 
sự phát triển kinh tế-xã hội và những 
vấn đề môi trường cấp bách. 

- Vấn đề Quản lý tổng hợp vùng 
ven bờ. 

- Nhu cầu dữ liệu, thông tin và 
khoa học trong Quản lý tổng hợp vùng 
ven bờ. 

- Dịch vụ và quản lý thông tin 
phục vụ Quản lý tổng hợp vùng ven bờ. 

 

I. VAI TRÒ CỦA VÙNG VEN BỜ ĐỐI 
VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ 
HỘI VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ MÔI 
TRƯỜNG CẤP BÁCH 
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 Vùng ven bờ biển là khoảng 
không gian chuyển tiếp giữa lục địa với 
biển. Biên giới giữa biển và lục địa 
trên trái đất kéo dài hơn 440 nghìn km 
(Inman, Nordstrom, 1971). Vùng ven 
bờ biển có bản chất khác hẳn với các 
vùng biển và lục địa lân cận. Vùng bờ 
biển là một hệ cân bằng động - hệ bờ 
biển. Tại đây luôn luôn xảy ra các quá 
trình tương tác Biển - Lục địa. Đới ven 
bờ có chứa nhiều hệ tự nhiên cấp nhỏ 
hơn như: hệ vùng cửa sông, đầm phá, 
vũng, vịnh nhỏ, các bãi biển, đất ngập 
nước, vùng đất ven biển… Các hệ này 
có bản chất tự nhiên, có giá trị tài 
nguyên, môi trường rất khác nhau, do 
đó đòi hỏi phải có những phương thức 
tiếp cận, khai thác, sử dụng, bảo vệ, 
phát triển và quản lý phù hợp.  
 Vùng ven bờ, cho dù là ở lục địa 
hay ở đảo, có một số đặc trưng quan 
trọng sau đây: 

- Đa dạng các hệ sinh thái, phong 
phú nơi cư trú, giàu có các nguồn lợi tài 
nguyên. Các đặc trưng về vật lý, động 
lực, thủy văn, môi trường… ở vùng ven 
bờ thường xuyên thay đổi.  

- Là nơi lý tưởng cho mọi hoạt 
động của con người, từ du lịch, vui chơi 
giải trí, đánh bắt hải sản trên biển, 
đến vận tải biển, phát triển khai thác 
dầu, khí, khoáng sản và an ninh quốc 
phòng. 

- Là nơi tập trung dân cư, các 
trung tâm kinh tế, các khu công 
nghiệp. Xu thế đô thị hóa và công 
nghiệp, thương mại hóa vùng ven bờ 
ngày càng phát triển mạnh mẽ. 

- Luôn luôn nảy sinh và tồn tại 
sự cạnh tranh, tranh chấp giữa các xu 
thế phát triển tự nhiên Biển - Lục địa, 

phát triển kinh tế xã hội. Luôn luôn có 
mâu thuẫn quyền lợi trong quá trình 
khai thác và sử dụng. Đó là những 
nguyên nhân và nguy cơ tiềm năng 
phá vỡ tính thống nhất các chức năng 
của hệ tài nguyên môi trường vùng ven 
bờ. 

Vai trò quan trọng của đới ven 
bờ đối với con người được mô tả trên 
hình 1. Đới ven bờ biển cung cấp mặt 
bằng, nguyên vật liệu, thực phẩm và 
bảo vệ chúng ta. Hiện nay, bờ biển trở 
nên quan trọng trong phát triển công 
nghiệp, thương mại, du lịch, nghỉ ngơi 
và bảo tồn. Vùng ven bờ biển là nơi 
tập trung hầu hết các hoạt động kinh 
tế, xã hội, quân sự, là bàn đạp và cơ sở 
hậu cần cho các chương trình khai 
thác, phát triển các vùng biển và đại 
dương. Hơn 50% dân số (khoảng gần 
3,2 tỷ người) trên quả đất đang sống 
tập trung dọc theo bờ biển, có nghĩa là, 
một nửa dân số đang sống tập trung 
trong một vùng diện tích chỉ chiếm 
10% tổng diện tích trái đất 
(Hinrichsen, 1996). Ở Việt Nam, có 
khoảng 25% dân số sinh sống tập 
trung ở vùng ven bờ, trên diện tích 
khoảng 66 nghìn km2, (chiếm khoảng 
20% tổng diện tích toàn quốc). Dự 
đoán, đến năm 2025, có 75% dân số 
(khoảng 6,3 tỷ người) trên thế giới sẽ 
sống tập trung ở vùng ven biển. Người 
ta dự đoán rằng, dân số cao nhất sẽ 
đạt khoảng 11,5 tỷ người vào năm 
2060 và sẽ bắt đầu giảm vào năm 
2095. Chính vì vậy, vùng ven bờ là nơi 
biểu hiện rõ nét, gay gắt các mâu 
thuẫn giữa khai thác, sử dụng và bảo 
vệ tài nguyên, nguồn lợi và môi trường. 
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Hình 1: Chức năng, sản phẩm và giá trị kinh tế của đới ven bờ 
(R. K. Turner, B. T. Bower, 2001) 

Mối quan hệ phản hồi 
Mối quan hệ kinh tế/ sinh thái 

Giá trị sử dụng trực tiếp 
Phân tích thị trường, suy giảm 
năng suất, giá trị hưởng thụ, 
chi phí đi lại, giá trị thay thế 
và bảo tồn, giá trị khác. 

Giá trị sử dụng gián tiếp
Chi phí mạo hiểm, chức năng 
sản phẩm, giá trị hưỏng thụ, chi 
phí bảo vệ, bố trí lại, giá trị thay 
thế và bảo tồn, giá trị khác. 

Giá trị không sử dụng 
Giá trị tồn tại, giá trị di sản 
và hoạt động từ thiện, giá 
trị khác. 

Giá trị lựa chọn

Giá trị không sử dụng 

Tổng giá trị kinh tế 
= “Tổng giá trị” trong vùng 

K
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E
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Giá trị sử dụng

Cấu trúc 
Sinh khối, thực vật và động vật, cung 
cấp nước/muối, khoáng (bao gồm dầu 
và khí ở thềm lục địa và ngoài khơi)... 

Các quá trình 
Chu trình sinh địa hóa, dòng hải lưu, dòng 
dinh dưỡng, vận chuyển cát/trầm tích, 
chuyển động của các khối nước dọc bờ, thay 
đổi các bãi ngầm, tương tác sinh thái,... 

Sản phẩm 
Nông nghiệp, khai thác thủy sản, đô thị hóa, 
thăm dò/khai thác nguồn năng lượng, giải trí 
(du lịch), bảo tồn thiên nhiên, nuôi trồng 
thủy sản các hệ sinh thái, sinh cảnh, phát 
triển cơ sở hạ tầng, khai hoang,... 

Dịch vụ 
Vùng đệm cho cân bằng hệ thống/rủi ro môi 
trường (tái lập bờ biển, khiển soát lũ lụt), 
khả năng đồng hóa, ngăn chặn ô nhiễm, loại 
bỏ chất thải, làm đường, nước tắm, thương 
mại quốc tế (hàng hải),... 

Giá trị đới ven bờ

Sử dụng đới ven bờ 

Chức năng đới ven bờ

Điều kiện biên 
Ví dụ: Vị trí địa lý (tương tác đất/sử dụng), địa chất 
vùng đất và nước ven bờ, độ sâu, độ cao, độ dốc, oxy 
hòa tan, dòng chảy, thủy triều, biến động mùa, lượng 
mưa, lượng bốc hơi, lượng nước trong đất, pH,... 
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Do sự phát triển như vũ bão của 
nền kinh tế hiện đại, những hoạt động 
của con người đã thực sự tạo ra sức ép 
mạnh mẽ đối với môi trường, với khả 
năng tự làm sạch của tự nhiên. Điều đó 
bắt buộc chúng ta phải giải quyết các vấn đề 
phát triển và kinh tế trong các mối quan hệ 
biện chứng với môi trường trên cơ sở những 
hiểu biết sâu sắc về bản chất, đặc trưng 
và vị trí của nó trong đời sống xã hội 
loài người. 
 Ngày nay, ai cũng biết, nguồn lợi 
ở vùng ven bờ, ở biển và đại dương 
không phải là vô tận, khả năng tự làm 
sạch của chúng là có giới hạn. Do đó, 
phương thức chỉ đạo kinh tế biển trước 
đây là tập trung khai thác triệt để các 
nguồn lợi phong phú, đa dạng của biển 
đã không còn thích hợp nữa trong giai 
đoạn hiện nay và tương lai mà phải 
thay đổi, lấy tư tưởng chủ đạo là khai 
thác, bảo vệ và phục hồi các nguồn lợi 
tài nguyên môi trường một cách bền 
vững. 

Hiện trạng môi trường cũng như 
các biện pháp bảo vệ, nâng cao chất 
lượng môi trường đới ven bờ rất phức 
tạp và đa dạng. Tính phức tạp và đa 
dạng này vốn là bản chất của vấn đề 
và được quy định bởi tính phức tạp và 
đa dạng của trình độ dân trí, văn hóa 
và phát triển kinh tế của từng khu vực 
hiện nay. 
 Bảo vệ môi trường và phát triển 
kinh tế là ước nguyện và mục tiêu của 
mỗi người dân. Ngày nay, khi vấn đề 
môi trường đang trở thành cấp bách, 
nóng bỏng và khó giải quyết nhất trong 
quá trình phát triển, ở thế giới nói 
chung, ở Việt Nam nói riêng, thì nhu 
cầu thống nhất các tư tưởng chỉ đạo 
nghiên cứu, đánh giá hiện trạng môi 

trường và nhất quán về quan điểm 
khoa học, kinh tế, xã hội trong việc đề 
xuất các giải pháp quản lý, ngăn ngừa 
và cải thiện môi trường là hết sức cần 
thiết.  
 Ngày nay, khi nói đến vấn đề môi 
trường, người ta thường nghĩ ngay đến 
các hiện tượng như cạn kiệt các nguồn 
lợi tài nguyên thiên nhiên, nạn ô 
nhiễm nặng nề môi trường sống, sự suy 
giảm tầng Ozôn, "hiệu ứng nhà kính", 
mưa axit, sa mạc hóa, tai biến thiên 
nhiên và thiên tai ngày càng gay gắt, 
đặc trưng đa dạng sinh học ngày càng 
suy giảm... Cũng như những vùng khác 
trên thế giới, các vấn đề môi trường 
vùng ven bờ Việt Nam đang được tập 
trung xem xét ở hai khía cạnh: thứ 
nhất là sự cạn kiệt các nguồn lợi tài 
nguyên thiên nhiên, thứ hai là nạn ô 
nhiễm môi trường sống. Hai vấn đề 
này có liên quan với nhau rất chặt chẽ. 
Sự khai thác và sử dụng bừa bãi các 
nguồn lợi tài nguyên thiên nhiên đã 
làm chúng cạn kiệt và đó cũng là 
nguyên nhân làm ô nhiễm môi trường. 
Các nguồn lợi tài nguyên thiên nhiên ở 
đới ven biển đang được kiểm kê là: quỹ 
đất, các bãi tắm, các đảo, nguồn lợi 
dầu, khí, nguồn lợi khoáng sản, nguồn 
lợi sinh vật, các hệ sinh thái đặc thù: 
san hô, cỏ biển, rừng ngập mặn, hệ 
sinh thái ven biển và các giá trị văn 
hóa, thẩm mỹ ... Tất cả các nguồn lợi 
đó đang chịu sức ép do các hoạt động 
phát triển của kinh tế. Đặc biệt là sự 
khai thác quá mức quỹ đất ở dọc bờ 
biển, sự khai thác bừa bãi, thiếu quy 
hoạch các bãi tắm, các hệ sinh thái san 
hô, cỏ biển, rừng ngập mặn, (Việt Nam 
đã mất đi 80% diện tích rừng ngập 
mặn trong mấy chục năm gần đây), các 
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hệ sinh thái đảo, cửa sông, sự đánh bắt 
quá mức bằng các công cụ có tính hủy 
diệt đối với nguồn lợi sinh vật biển, sự 
phát triển, nuôi trồng thủy sản thiếu 
quy hoạch, quá trình xói lở bờ biển, bồi 
lấp cửa sông... là những vấn đề gay cấn 
ở vùng biển ven bờ. 
 Hiện nay có đến 60% số rạn san 
hô trên toàn cầu đang bị đe dọa 
nghiêm trọng. Riêng Đông Nam Á, có 
đến 80%, ở Việt Nam, khoảng 96% các 
rạn san hô đang bị đe dọa do các 
phương thức khai thác hải sản theo 
kiểu hủy diệt và bị ô nhiễm (theo Diễn 
biến môi trường Việt Nam năm 2002). 
Thực tế có 10% rạn san hô trên thế 
giới đã bị hủy hoại và suy thoái. Trong 
20 năm gần đây, thiên nhiên và con 
người đã tàn phá các rạn san hô bằng 
với sự tàn phá trong hơn 1000 năm 
qua. 
 Nạn ô nhiễm nặng nề đang từng 
ngày, từng giờ “gặm mòn” thiên nhiên 
lẫn xã hội, nhưng đến nay, con người 
vẫn chưa thể kiểm soát được. Theo ý 
kiến của các chuyên gia (E. D. 
Goldberg, 1995), nguy hại nhất hiện 
nay đối với môi trường vùng ven bờ là 
quá trình ô nhiễm các chất dinh dưỡng 
kéo theo quá trình ưu dưỡng hóa vực 
nước, bùng nổ quá trình “nở hoa”, phát 
triển của các loài tảo gây hại, gia tăng 
chất thải các loại nhựa tổng hợp, các 
hoocmon nữ tính (oestrogens), vi sinh 
vật gây bệnh, nước dằn tàu… Đối với 
Việt Nam, vùng ven bờ đang phải đối 
đầu với một số vấn đề bức xúc sau đây: 
suy giảm và thoái hóa các nguồn lợi tài 
nguyên, suy giảm cục bộ chất lượng môi 
trường, mâu thuẫn lợi ích trong sử 
dụng, khai thác vùng ven bờ ngày càng 
gay gắt và trầm trọng. 

II. VẤN ĐỀ QUẢN LÝ TỔNG HỢP 
VÙNG VEN BỜ 
 
 Qua phân tích trên ta thấy, mục 
tiêu bảo vệ môi trường và phát triển 
kinh tế trên bình diện hoạt động là đối 
lập nhau. Để tăng trưởng kinh tế 
không thể không khai thác các nguồn 
lợi tài nguyên thiên nhiên và phát 
triển công nghiệp. Các chất thải công 
nghiệp thường độc hại đối với môi 
trường và sức khỏe cộng đồng. 
 Mặc dù có mâu thuẫn, nhưng sự 
kết hợp giữa mục đích kinh tế và bảo 
vệ môi trường phải được xác định một 
cách nhất quán. Phải coi đó là nguyên 
tắc cơ bản trong quá trình phát triển 
bền vững. Rõ ràng, một mặt, nếu 
không chủ động và tự giác đặt ra mục 
tiêu bảo vệ môi trường một cách thích 
hợp, khả thi và có hiệu quả thì sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
và phát triển các trung tâm kinh tế 
biển mạnh, sẽ khó tránh được những 
hậu quả nặng nề, thậm chí có thể làm 
phá sản những mục tiêu phát triển đã 
đặt ra. Mặt khác, nếu không phát triển 
kinh tế thì sự nghèo nàn, bần cùng hóa 
cũng sẽ càng làm cho chúng ta tụt hậu 
và không có đủ phương tiện cũng như 
điều kiện để quản lý, bảo vệ và nâng 
cao chất lượng môi trường, nâng cao 
dân trí và đời sống cho cộng đồng. 
 Quản lý vùng ven bờ biển là quản 
lý mối quan hệ giữa con người và thiên 
nhiên, đa mục tiêu, đa chức năng, đa 
ngành (Hình 2). Đó là mối quan hệ 
biện chứng: có sự hỗ trợ và xung đột, 
mâu thuẫn. Như vậy, có thể nói, Quản 
lý tổng hợp vùng ven bờ (Integrated 
Coastal Area Management - ICAM) là 
một quá trình không ngừng nhận thức, 
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cập nhật và phân tích thông tin về 
những thuộc tính đặc biệt của không 
gian vùng bờ, liên tục và linh hoạt ra 
các quyết định kịp thời, khả thi vì mục 
tiêu sử dụng và phát triển bền vững. 
Về bản chất, quản lý tổng hợp vùng 
ven bờ (ICAM) là nghệ thuật lồng ghép 
các  kế  hoạch  phát  triển  và  chương 

trình bảo vệ môi trường, tài nguyên 
trong vùng. Ở đây, phần cốt lõi của 
ICAM là xây dựng và triển khai thực 
hiện các thiết chế, chính sách để điều 
hòa các giải pháp phát triển đã được 
chấp nhận (J.R.Clark, 1996, B.Cicin-
Sain, R.W.Knecht, 1998, W. Salomons 
et al, 1999...). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Dòng thông tin 

 Dòng vật chất 

Chất 
Lắng 
đọng 

Tích lũy của 
các vật liệu 
ngoại lai 

Hoạt động sản xuất 
- Khai thác thủy sản 
- Giải trí/ Du lịch 
- Khai thác dầu-khí 
- Vận tải biển 
- Loại bỏ chất thải 
- Quốc phòng 
- Khu bảo tồn 
- ... 

Tác động của  
các yếu tố nội tại 

và bên ngoài: Mưa, 
gió, mức nước, dòng 

thẩm thấu tự 
nhiên. 

Nguồn lợi vùng ven bờ: Cá, 
chim, dầu và khí đốt, bãi 
biển, khả năng đồng hóa 

chất thải 

Nhu cầu 
hàng hóa và 

dịch vụ 

Thay đổi 
sinh 
cảnh 

Các hệ  
sinh thái ven bờ 

(sinh cảnh, loài sinh  
vật và các quá trình 

tự nhiên) 

Phân tích, thiết lập và 
đánh giá các chiến lược 

quản lý, từ đó lựa chọn một 
chiến lược thích hợp 

Lựa chọn 
chiến lược 
quản lý 

Sản phẩm 
(hàng hóa 
và dịch vụ)

Mức độ sử 
dụng 

nguồn lợi 

Tác động  
cơ học (mâu 

thuẫn) 

Chất lượng 
môi trường 
xung quanh 

Ảnh hưởng đến con 
người, sinh vật và 
những hoạt động 

sống 

Quyết định tiến 
hành phân tích 
để quản lý vùng 

ven bờ 

Cơ chế hành động 
Nhận thức vấn đề 

Giới hạn hoạt động 

Hình 2: Hệ thống quản lý vùng ven bờ 
(R.K. Turner and B.T. Bower, 2001) 
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Brown (1995) cho rằng, quản lý 
tổng hợp ở vùng biển ven bờ, là sự tổng 
hợp 4 nội dung sau đây: 
 - Tổng hợp chính sách – hình 
thành các tổ hợp chính sách. 
 - Tổng hợp thực tiễn – phát triển 
các nhóm đa kỹ năng. 
 - Tổng hợp giải quyết vấn đề  - 
tổng hợp tất cả các bằng chứng. 
 - Tổng hợp theo địa điểm và mức 
độ - làm việc vì mục đích cộng đồng. 

 ICAM được thiết kế, trước hết là 
để khắc phục phương pháp quản lý 
phân cấp tại vùng giáp ranh Đất - Biển 
và bảo đảm sự phát triển hài hòa cho 
tất cả các ngành kinh tế và có thể chấp 
nhận được về mặt xã hội - chính trị. 
Vấn đề đặt ra là phải sử dụng các 
chính sách, phương pháp và công cụ 
quản lý hợp lý, dung hòa được các mâu 
thuẫn để phát triển bền vững. 
 ICAM có những chức năng chính 
sau đây (Bảng 1): 

 
Bảng 1: Các chức năng chính của ICAM (B.Cicin-Sain, et al., 1998) 

 

1. Quy hoạch vùng: kế hoạch sử dụng các vùng biển và vùng biển ven bờ trong 
hiện tại và tương lai; cung cấp một tầm nhìn lâu dài. 

2. Thúc đẩy sự phát triển kinh tế: thúc đẩy việc sử dụng hợp lý các vùng biển 
và vùng biển ven bờ (ví dụ: nuôi trồng hải sản, du lịch sinh thái). 

3. Quản lý nguồn lợi: bảo vệ các sinh thái của vùng biển và vùng biển ven bờ, bảo 
tồn đa dạng sinh học, đảm bảo sử dụng bền vững. 

4. Giải quyết xung đột: điều hòa và cân bằng sử dụng hiện tại và sử dụng tiềm 
năng; tập trung giải quyết những xung đột giữa các mục đích sử dụng vùng biển và 
vùng biển ven bờ. 

5. Bảo vệ an toàn chung: bảo vệ an toàn chung trong các vùng biển và vùng biển 
ven bờ - vốn rất nhạy cảm, dễ bị tác động bởi tai biến thiên nhiên cũng như tai 
biến do con người gây ra. 

6. Quyền sở hữu các vùng đất ngập nước và vùng nước công cộng: thông 
thường những vùng biển và vùng ven bờ cụ thể hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của 
chính phủ, chính phủ quản lý các nguồn lợi và các khu vực này một cách sáng suốt 
và mang lại nhiều lợi nhuận kinh tế cho dân chúng.  

 Tư tưởng chỉ đạo của chương trình 
quản lý tổng hợp là phải tìm các công 
cụ thực hiện điều khiển các quá trình 
trong hệ sinh thái kinh tế biển, nhằm 
hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực của 
các hoạt động kinh tế đối với môi 
trường, tạo tiền đề để thiết kế một nền 

kinh tế tối ưu theo những tiêu chuẩn 
sau: 
 - Sử dụng tối thiểu sức lao động 
của xã hội trong quá trình khai thác và 
sử dụng tài nguyên. 
 - Phân bố và sử dụng hợp lý các 
nguồn lợi tài nguyên. 
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 - Bảo đảm được chất lượng môi 
trường để vùng ven bờ, vùng biển và 
đại dương có điều kiện đáp ứng hoàn 
toàn những nhu cầu đời sống về vật 
chất ngay trong hiện tại và trong tương 
lai. 
 Những tiêu chuẩn tối ưu đó là chỉ 
thị của các biện pháp kinh tế, xã hội, 
chính trị và sinh thái nhằm phục vụ 
cho việc nâng cao chất lượng cuộc sống 
của con người.  
 Những thông số tối ưu hoàn toàn 
có thể định lượng được bằng các phép 
phân tích hóa, lý, sinh học hoặc thẩm 
định như chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật, vệ 
sinh hay thẩm mỹ ... 
 ICAM sẽ hướng tới xây dựng 
trong tương lai nền kinh tế dạng mới 
trên cơ sở hệ sinh thái - kinh tế khép 
kín theo tinh thần không chỉ có khai 
thác, chế biến và sử dụng mà phải có 
kế hoạch phục hồi các nguồn lợi tự 
nhiên. 
 Như vậy, nỗ lực chung của cộng 
đồng là đang hướng tới một sự phát 
triển được đảm bảo lâu bền. Về thực 
chất, con người đang phấn đấu để cải 
thiện, nâng cao đời sống hiện tại và 
tương lai, trong khả năng chịu đựng của 
các hệ sinh thái tự nhiên. Đó là một 
mục tiêu mong đợi về mặt chính trị - 
kinh tế và xã hội. 
 
III. NHU CẦU DỮ LIỆU, THÔNG TIN 
VÀ KHOA HỌC TRONG QUẢN LÝ 
TỔNG HỢP VÙNG VEN BỜ 
  
 Để giải đáp vấn đề đặt ra, bắt 
buộc ta phải giải quyết một loạt các 
nhiệm vụ cụ thể trong quá trình quản 
lý, đặc biệt phải tư duy được những vấn 
 

đề khoa học, thiết lập được sơ đồ khối 
nghiên cứu, xác định, chọn lựa được các 
phương án thu thập thông tin để bảo 
đảm cho thông tin có độ chính xác cao, 
phản ảnh được bản chất của vấn đề cần 
nghiên cứu giải quyết, tương thích với 
các công nghệ quản lý và xử lý hiện 
đại. Đối với ICAM, thông tin cần thu 
thập, xử lý phải phản ảnh được đặc 
trưng cho hiện trạng nguồn lợi, môi 
trường ven biển, làm rõ các mối quan 
hệ biện chứng giữa các hoạt động xã 
hội, phát triển kinh tế với sự biến đổi 
môi trường, xác định nguyên nhân và 
nguồn gốc của quá trình cạn kiệt, suy 
thoái tài nguyên và ô nhiễm môi 
trường. Thông tin phải phản ảnh được 
bản chất của các quá trình chủ yếu: áp 
lực, tác động, hiện trạng và ứng xử 
theo các vấn đề cụ thể nằm trong 
những vấn đề chung. Nghĩa là phải 
tiến hành quá trình tìm kiếm và xử lý 
các thông tin quan trọng đặc trưng cho 
một chương trình Quản lý tổng hợp ở 
từng vùng cụ thể và trong từng giai 
đoạn triển khai (Bảng 2). 
 Khó khăn nhất là vấn đề tư duy, 
xác định rõ những nhu cầu khoa học cả 
tự nhiên lẫn xã hội của ICAM bởi vì 
tính đa dạng và phức tạp của các điều 
kiện tự nhiên, của sự phát triển và thể 
chế chính trị của từng khu vực, từng 
quốc gia và địa phương ven bờ. Các yêu 
cầu về khoa học tự nhiên chính là kiến 
thức, nhận thức và hiểu biết về các quá 
trình liên quan đến điều kiện sinh thái 
tự nhiên, tài nguyên, nguồn lợi, môi 
trường, lý giải các nguyên nhân, dự báo 
những khả năng có thể xảy ra trong 
tương lai, giải pháp để duy trì, ổn định 
và phát triển. 
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 Các yêu cầu về khoa học xã hội 
chính là sự hiểu biết về các mối quan 
hệ, cấu trúc, sự biến động, thích nghi 
và các nguyên tắc ứng xử của xã hội, 
của cộng đồng.  
 Để triển khai các chương trình 
quản lý cụ thể, chúng ta cần phải có 

những thông tin, dữ liệu cần thiết để 
đưa ra các chính sách và quyết định 
hợp lý. Do đó, trong thực tiễn, khi triển 
khai ICAM, ta cần phải luôn luôn tập 
trung cập nhật những dữ liệu, thông tin 
mới. 

 
Bảng 2: Các dạng số liệu và thông tin cần thiết 

trong các giai đoạn khác nhau của  ICAM (B. Cicin-Sain et.al., 1998) 
 

Các giai đoạn trong  ICAM Các dạng số liệu và thông tin cần thiết 

1. Giai đoạn đầu: định hướng, 
xác định vấn đề và đặt ra 
những ưu tiên 

1. Những thông tin và dữ liệu về các vấn đề ven bờ làm 
phát sinh nhu cầu về quản lý tổng hợp đới bờ (ô nhiễm, 
suy giảm nguồn lợi, suy thoái đất ngập nước, suy thoái 
rừng ngập mặn, san hô.v.v.)

2. Hình thành kế hoạch 
ICAM 

2. Những thông tin và dữ liệu về nguồn lợi, sử dụng vùng 
ven bờ, các vấn đề và những xung đột, tổ chức xã hội, các 
nỗ lực quản lý hiện có, khả năng của những thể chế và 
những cơ quan pháp luật hiện có  

3. Thông qua chính thức, tiến 
hành thực thi chương trình 
ICAM 

3. Những thông tin về lợi ích và chi phí của ICAM, về các 
biện pháp điều chỉnh và quản lý, những giải pháp giải 
quyết xung đột và các phương pháp phân tích liên quan

4. Giám sát và đánh giá việc 
thực thi chương trình ICAM 

4. Giám sát các thông số sinh học và vật lý và những biến 
động kinh tế xã hội để xác định chắc chắn những thay đổi 
trong các hệ thống tự nhiên và xã hội; theo dõi kết quả 
của chương trình; thông tin về sự hài lòng của người sử 
dụng; những đề xuất của người sử dụng về các biện pháp 
quản lý mới và những sản phẩm mới. 

  
IV. DỊCH VỤ VÀ QUẢN LÝ THÔNG 
TIN PHỤC VỤ QUẢN LÝ TỔNG HỢP 
VÙNG VEN BỜ 
 
 Thông tin có nhiều dạng: số liệu, 
tài liệu phân tích, các chỉ thị, chỉ số. 
Ngoài ra để khai thác, xử lý thông tin 
có hiệu quả, cần phải có kiến thức, sự 
hiểu biết, kinh nghiệm, trí tuệ và các 
công cụ, công nghệ cao hỗ trợ. Nghĩa là 
cần phải có những hoạt động dịch vụ 
thông tin phù hợp cho ICAM. 

 Các tổ chức quản lý nguồn lợi môi 
trường biển và ven biển luôn luôn cần 
phải cập nhật một khối lượng thông tin 
lớn, kịp thời và mang tính định hướng 
hành động để giải quyết các nhu cầu sử 
dụng mâu thuẫn nhau và kiểm soát môi 
trường một cách hợp lý. Một cơ quan 
quản lý càng có nhiều thông tin có chất 
lượng về nguồn lợi, môi trường của một 
khu vực, nó sẽ càng có khả năng đánh 
giá tác động của các hoạt động hiện tại 
và tiềm tàng đối với chúng và thông 
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báo cho dân chúng thông qua các 
chương trình giáo dục. 
 Dịch vụ thông tin phải bám sát 
và phục vụ cho các hoạt động quản lý 
theo những hướng dẫn và tiêu chuẩn 
của ICAM: 
 - Các hoạt động thúc đẩy sự tăng 
trưởng kinh tế bền vững.  
 - Bảo tồn các môi trường sống 
quan trọng, mặt bằng và nguồn lợi tự 
nhiên, kiểm soát ô nhiễm. 
 - Kiểm soát sự biến đổi vị trí, 
cảnh quan tại các dải đất ven biển liền 
kề. 
 - Kiểm soát sự biến đổi mặt bãi 
biển. 
 - Kiểm soát các hoạt động tại lưu 
vực sông. 
 - Kiểm soát khai thác và các hoạt 
động khác tại rạn san hô, vùng nước và 
đáy biển. 
 - Phục hồi những hệ sinh thái đặc 
trưng bị suy thoái. 
 Thực hiện dịch vụ thông tin phục 
vụ ICAM cũng phải chú ý đến khía 
cạnh kinh nghiệm, sự hiểu biết và công 
nghệ. 
 Thực tế triển khai các dịch vụ và 
quản lý thông tin trong ICAM cho thấy 
tầm quan trọng của thông tin không 
phải ở chỗ có số liệu kiểm kê thật đầy 
đủ của tất cả các thông tin liên quan 
đến một vấn đề, mà nằm ở khả năng 
dễ dàng truy cập, tiếp cận những thông 
tin liên quan cần thiết trước khi đề 
xuất cách giải quyết. Khả năng tiếp 
cận dễ dàng những thông tin chính 
xác, đúng đắn là điều kiện đầu tiên để 
ICAM đưa ra được những giải pháp giải 
quyết hợp lý. Ngoài ra, sự thành công 
của ICAM còn phụ thuộc vào kiến thức, 
vào trí tuệ, tri thức. Phải luôn luôn lưu 

ý, chúng ta có thể “thu thập được hàng 
biển dữ liệu, hàng sông thông tin, 
nhưng kiến thức chỉ là những vũng nhỏ 
và chỉ hơn một giọt tri thức” (R.  
Kenchington, 1996). Không một chuyên 
gia nào có thể nắm được toàn bộ kiến 
thức ở chính ngay trong lĩnh vực hoạt 
động của mình. Nhắc lại những ý kiến 
trên để thấy, ICAM không những cần 
thông tin chính xác, đầy  đủ mà còn 
cần những công cụ quản lý thông tin 
linh hoạt, có hiệu quả, cần có kiến 
thức, trí tuệ, kinh nghiệm để xử lý, 
khai thác những thông tin có được và 
sự hợp tác rộng rãi… 
 Theo R. Kenchington (1996), 
chúng ta đang đối mặt với một cuộc 
khủng hoảng “loạn thông tin”, chúng ta 
đang “chết chìm” trong thông tin. 
Chúng ta đã tạo ra nhiều dữ liệu, số 
liệu thống kê, từ ngữ, công thức, hình 
ảnh, tài liệu và tuyên ngôn hơn là 
chúng ta có thể hấp thu được. Lẽ ra 
phải tạo ra những cách mới để hiểu và 
đồng hóa hết những thông tin đã có, 
chúng ta lại đơn giản tạo ra thêm 
nhiều dữ liệu, và với một tốc độ ngày 
càng nhanh... Khi phải đối mặt với vấn 
đề không hiểu biết, chúng ta ngay lập 
tức tạo thêm nhiều và nhiều thông tin 
mà không hề nhận thức được rằng, mặc 
dù những thông tin đó có thể có giá trị, 
chúng vẫn không thể thay thế được 
kiến thức – càng không thể thay thế 
được tri thức/sự hiểu biết. Thực ra, 
bằng cách tạo ra dữ liệu thô với những 
khối lượng lớn hơn nhiều so với trước 
đó, chúng ta đã bắt đầu cản trở quá 
trình biến những thông tin cuối cùng 
trở thành kiến thức. Khi thông tin được 
phép đi theo tiến trình thông thường 
của mình, thông tin trước tiên phải 
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được chắt lọc để thành kiến thức, sau 
đó kiến thức – đôi khi - được phát triển 
thành tri thức. Tuy nhiên, do giờ đây, 
thông tin thu thập được hàng ngày 
nhiều hơn rất nhiều so với trước đây, 
nên “quá trình biến đổi chậm chạp 
thông tin thành kiến thức đã bị ngập 
chìm trong dòng thác dữ liệu mới” (Al 
Gore, 1993). Đó thực sự là nguy cơ tiềm 
tàng cho những hoạt động dịch vụ cung 
cấp, khai thác thông tin, phục vụ các 
chương trình ICAM có hiệu quả. 
 Do khối lượng thông tin về đới bờ 
tăng lên, vấn đề quản lý thông tin 
đang trở nên ngày càng quan trọng. 
Các cơ sở dữ liệu, các atlas bản đồ và 
các hệ thông tin địa lý (Geographical 
Information System - GIS) đang là 
những công cụ hiện đại, cung cấp 
những kỹ thuật lưu trữ và quản lý dữ 
liệu rất tinh vi và hữu ích. Cùng với sự 
ra đời của máy tính cá nhân, máy tính 
đồ họa và các công nghệ liên quan, 
những hệ thống này đã cách mạng hóa 
việc quản lý thông tin từ đầu những 
năm 1980. Các nhà quản lý có trách 
nhiệm phải dựa vào những công nghệ 
quản lý tốt nhất hiện có để có những 
thông tin có chất lượng cao trước khi 
đưa ra quyết định, và cán bộ dịch vụ, tư 
vấn của các hệ thống thông tin có trách 
nhiệm làm cho các thông tin liên quan 
dễ dàng đến với các nhà quản lý. 
 Các hệ thống lưu trữ và xử lý 
thông tin trên máy vi tính, và sự tiếp 
cận ngày càng dễ dàng với các nguồn 
dữ liệu ở xa nhờ Internet cũng làm cho 
dữ liệu trở nên dễ dàng chia sẻ giữa 
các ngành quan tâm. Việc tiếp cận với 
các nguồn dữ liệu chung đã trở thành 
một yêu cầu chính trong quá trình triển 
khai quản lý tổng hợp đới bờ. Xây dựng 

và đẩy mạnh việc sử dụng các hệ thống 
chia sẻ dữ liệu này là một thách thức 
quan trọng cho các nhà quản lý tổng 
hợp đới bờ, đồng thời cũng là một nhân 
tố quan trọng trong việc thúc đẩy quản 
lý tổng hợp vùng ven bờ.  
 Cho đến nay, hệ thông tin địa lý 
đang được khẳng định là có vai trò rất 
quan trọng, hết sức hữu hiệu đối với 
việc kiểm kê, thu thập và hỗ trợ phân 
tích, xử lý thông tin, dữ liệu, xây dựng 
các viễn cảnh khái quát theo thời gian, 
giám sát sự phát triển bền vững ở vùng 
ven bờ. 
 
V. KẾT LUẬN 
 
 Quản lý vùng ven bờ không phải 
là bản kế hoạch mà là cả một quá 
trình. Sự thành công của quá trình 
quản lý vùng ven bờ phụ thuộc vào rất 
nhiều yếu tố, mà trước hết là phụ thuộc 
vào quá trình chuẩn bị cơ sở khoa học, 
xây dựng những thiết chế, chính sách 
khả thi và cuối cùng là nhữnh hành 
động đánh giá, kiểm soát và điều 
chỉnh. Quản lý vùng ven bờ đòi hỏi sự 
hợp tác đa ngành, nhằm phục vụ cho 
đa mục tiêu và huy động được sự nỗ lực 
của toàn thể cộng đồng vì lợi ích chung: 
phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ 
môi trường sinh thái. 
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